        Kỳ Sơn, ngày 05 tháng 9  năm 2011
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS KỲ SƠN
GIAI ĐOẠN 2010 -   2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
PHẦN I. MỞ ĐẦU.
Trường THCS  Kỳ Sơn được thành lập từ năm 1962 lúc đó gọi là trường cấp 2 Kỳ Sơn. Học sinh của trường là HS của xã Kỳ Sơn, Đại Đồng, Ngọc Sơn. Sau nhiều năm Trường cấp 2 lại sáp nhập với Trường cấp 1 trong xã gọi là Trường PTCS xã Kỳ Sơn. Đến năm 1993 trường PTCS tách ra thành trường Tiểu học và Trường THCS Kỳ Sơn. 

Trải qua nhiều năm Trường THCS Kỳ Sơn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến. Những năm gần đây 2001 – 2002, 2002 – 2003 đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2003 được Bộ giáo dục tặng bằng khen trong công tác PCGD THCS. Học sinh luôn có ý thức phấn đấu học tập phát huy truyền thống hiếu học của một địa phương có tới 7 tiến sĩ thời phong kiến như tiến sĩ:  Chu Thiêm Uy đỗ năm 1448; Nguyễn Thiên đỗ năm 1448; Nguyễn Thận đỗ năm 1453; Nguyễn Tài đỗ năm 1463; Tăng Văn Sáu đỗ năm 1499; Nguyễn Đình Tộ đỗ năm 1508; Nguyễn  Huy Lý đỗ năm 1787. Học sinh của trường THCS Kỳ Sơn nay đã đỗ đạt Tiến sĩ như: Nguyễn Khắc Huân đỗ năm 2006; Nguyễn Văn Hưng đỗ Tiến sĩ năm 2014, ...
 Tuy nhiên đến năm 2006 – 2007 có dự án sáp nhập THCS Kỳ Sơn và THCS Đại Đồng thành THCS Đại Sơn đến nay vẫn chưa thực hiện được do vậy trường gặp rất nhiều  khó khăn về CSVC. Hiện tại nhà trường chỉ có 7 phòng học, trong đó các  phòng học đã xuống cấp, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Chính vì vậy nhà trường xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS  Kỳ Sơn giai đoạn 2010 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Kỳ Sơn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.
PHẦN II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC.
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG (SWOT):
1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:
a. Đặc điểm, cơ cấu đội ngũ giáo viên

- Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 17
+ Biên chế được giao: 17
+ Biên chế hiện có: 15
+ Hợp đồng: 02
*  Trong đó: 

- Cán bộ quản lý: 02 - Trình độ: ĐH: 02

- Giáo viên: 12 trong đó: 
12 GV biên chế - Trình độ:  9 ĐH;  3 CĐ
- Nhân viên: 03, trong đó: 01 biên chế:  01 Kế toán - trình độ: TC



 



 02 hợp đồng: 01 Văn thư - trình độ : TC

               




   01 Thiết bị  - trình độ: CĐ

* Phân theo bộ môn
	Toán          : 03
Lý – Kỹ     : 0

Hoá - Sinh : 01

Sinh           : 0

Ngữ Văn    : 03
Sử - GDCD: 01
Văn - Địa   : 01
	Tiếng Anh  : 02
GDCD        : 0

Mĩ thuật      : 0

Âm nhạc     : 0

KTNN        : 0

TD              : 01


b. Học sinh:

Tổng số lớp: 6
Tổng số HS: 195
1.2. Môi trường bên trong: 
1.2.1. Mặt mạnh:
- Công tác quản lí của Ban Giám hiệu trường đều có kế hoạch theo tuần, tháng. Được triển khai, tổ chức thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện khá tốt quy chế dân chủ, tính minh bạch được thể hiện rõ ràng qua từng hoạt động;
- Tập thể nhiệt tình, đội ngũ giáo viên tận tuỵ với công việc. Nhiều giáo viên có tay nghề giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt; Đại đa số CB - GV áp dụng được CNTT trong công tác, một số CB-  GV-   CNV linh hoạt trong công việc cũng như trong hoạt động; Ngay từ đầu năm học theo kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường chỉ đạo tốt công nghệ thông tin từ đó thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng được nguồn học liệu mở giúp giáo viên có nhiều tư liệu trong giảng dạy kết quả 70% cán bộ giáo viên đã biết soạn bài giảng theo giáo án điện tử .

- Phẩm chất đạo đức của đại đa số học sinh là ngoan, cần cù, ham thích hoạt động, nhiều em là học sinh giỏi các cấp;
- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho công tác dạy và học… 
1.2.2. Mặt yếu:
- Việc thực hiện dạy -  học còn gặp nhiều khó khăn như phòng học bộ môn chưa có, phòng làm việc còn thiếu, diện tích các phòng học còn chật hẹp. 
- Chất lượng học sinh: số học sinh có học lực trung bình, yếu kém còn cao so với yêu cầu;
- Một bộ phận học sinh còn lười học nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng.
1.3. Môi trường bên ngoài:
1.3.1. Cơ hội:
- Được sự quan tâm chỉ đạo Đảng Ủy, chi bộ và của chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể;
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tứ Kỳ.
- Đời sống nhân dân, ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con em ngày càng được nâng cao.
1.3.2. Thách thức:
- Đại đa số cha mẹ học sinh đi làm công ty nên thời gian quan tâm đến con em mình còn ít. Một bộ phận nhân dân còn ỷ lại hoàn toàn vào sự giáo dục của nhà trường, tư tưởng bao cấp vẫn còn nặng nề, một số thờ ơ với việc giáo dục con em, một số bất lực trong giáo dục con cái…;
- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là CNTT của xã nhà chưa phát triển, 
2. Các vấn đề chiến lược:
2.1. Danh mục các vấn đề chiến lược:
2.1.1. Tập trung cải tiến phương pháp dạy học.
2.1.2. Tập trung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
.2.1.3. Xây dựng đội ngũ: có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó.
2.1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh; Xây dựng trường học văn hóa.
2.2. Các nguyên nhân của vấn đề:
2.2.1. Cải tiến phương pháp dạy học đã và đang thực hiện thực tế HS cơ bản vẫn chưa phát huy được tính tích cực nhiều vì HS ít được thực hành, phương pháp cơ bản vẫn là hỏi-  đáp, GV hỏi HS trả lời. 
-   Điều kiện để học tập của học sinh chưa tốt, hầu hết đồ dùng của học sinh thực hành thường sử dụng trong bộ đồ dùng dạy học đồng bộ do nhà nước cấp; CSVC của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy;
-   Đời sống của giáo viên còn thấp, ngoài đồng lương của nhà nước không còn khoản thu nhập nào khác.
2.2.2. Đối với rèn kỹ năng sống:
-   Hiện nay Bộ chưa ban hành chính thức các tài liệu về giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tài liệu ít nên khó khăn trong việc tổ chức;
-   Nhà trường chưa có kế hoạch riêng về chỉ đạo công tác rèn kỹ năng sống, cách thức thực hiện chương trình giảng dạy, người thực hiện chưa cụ thể và chưa rõ ràng; 
2.2.3. Xây dựng đội ngũ có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó:
-   Một số CB - GV- CNV ngại khó, chưa chịu khó nghiên cứu để có giải pháp giáo dục, giảng dạy cho học sinh, CNV không nghiên cứu kỹ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, chưa làm tốt công việc được giao, chưa hiểu sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, chưa tiếp cận với CNTT…
2.3. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết:
2.3.1. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy;
2.3.2. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống;
2.3.3. Xây dựng đội ngũ;
2.1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh;
Xây dựng trường học văn hóa.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:
1. Sứ mệnh: Giáo dục cho các thế hệ học sinh biết vượt qua mọi khó khăn, phát triển hết khả năng để trở thành người công dân có ích phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Các giá trị cốt lõi:
-   Biết vượt mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống;
-   Kiên trì và nhẫn nại;
-   Có ứng xử tốt trong mọi tình huống;
-   Có lập trường vững vàng trước mọi thay đổi của bên ngoài;
-   Khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần và trí tuệ;
-   Biết làm đẹp cho mình và cho người khác.
3. Tầm nhìn:
Là một trường học gần như khó khăn nhất trong huyện về CSVC do vậy nhà trường cần phải vượt qua mọi khó khăn, phải vượt lên chính mình để nâng cao chất lượng giáo dục và cải tạo CSVC, để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào nhà trường, rèn luyện học sinh trở thành những người công dân tốt… 
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:
1. Mục tiêu chung:
 Trong mọi hoàn cảnh khó khăn vẫn tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng. Trong khó khăn vẫn xây dựng nét đẹp văn hóa mang âm hưởng của dân tộc kết hợp với nét đẹp hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của thời đại.
2. Chỉ tiêu:
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
2.1.1. Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 83%.
2.1.2. Hơn 90% CB - GV - CNV sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft Office Word; Excel, PowerPoint, hơn 90% có hộp thư điện tử và sử dụng thư điện tử để giao dịch; Hơn 20% số GV- CNV sử dụng dạy trực tuyến qua Internet. 
2.1.3. 80% số CB - GV- CNV có trình độ Đại học, 5.8% CB – GV – NV có trình độ thạc sĩ,  02 CB quản lý có bằng trung cấp chính trị.
2.1.4. Phấn đấu trên 80% cán bộ, giáo viên, công nhân viên là đảng viên.

2.1.5. 100% CB, GV, CNV không vi phạm pháp luật, Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hạn chế tối đa việc gửi đơn thư khiếu tố khiếu nại. Không để xảy ra tình trạng gửi đơn thư vượt cấp.
2.1.6. Phấn đấu đến năm 2015 trường đứng thứ 3 trong tổng số 27 trường THCS thuộc phòng GD - ĐT quản lý.
2.2. Học sinh:
2.2.1. Qui mô:   + Lớp học duy trì 7 lớp phát triển từ:  




Năm học 2011 – 2012: 6 lớp 




Năm học 2012 – 2013: 7 lớp 




Năm học 2013 – 2014: 7 lớp 




Năm học 2014 – 2015: 8 lớp 

+ Học sinh:  195  -  220 học sinh.
Năm học 2011 – 2012: 195 học sinh 




Năm học 2012 – 2013: 210  học sinh 




Năm học 2013 – 2014:  213 học sinh 




Năm học 2014 – 2015: 220 học sinh 

2.2.2. Chất lượng học tập:
+ Trên 10% học lực giỏi; Trên 45% học lực khá.
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu dưới 5%;  không có học sinh kém. Lên lớp sau khi thi lại: 98%.
+ Tỉ lệ HS được xét TN ≥ 95%. HS đỗ vào THPT xếp thứ trước 10 trong huyện. 

+ Học sinh giỏi huyện đạt 15 giải trở lên hàng năm. Xếp thứ trước 10 trong huyện.
2.2.3. Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:
+ Chất lượng đạo đức:  Hơn 95% hạnh kiểm khá, tốt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
+ 98% học sinh biết vượt mọi khó khăn để đến trường; 40% số học sinh có kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống.
+ Mỗi năm phát động quyên góp 1 đến 2 triệu đồng (bằng tiền mặt và hiện vật quy đổi thành tiền) để tham gia các hoạt động nhân đạo. 
2.3. Cơ sở vật chất :
2.3.1. Phấn đấu xây dựng Thư viện đạt chuẩn: Mua bổ sung sách các loại đảm bảo tiêu chí số lượng, chủng loại sách; Sửa phòng Thư viện, mua 02 tủ Thư viện và hệ thống bảng biểu cần thiết trong phòng Thư viện; Mua bổ sung sách hàng năm cho Thư viện. 

2.3.2. Trang bị bàn, ghế các phòng học đảm bảo đúng quy định, thay thế các bàn, ghế cũ 04 chỗ ngồi. 

2.3.3. Mua máy tính, máy chiếu, kết nối mạng Internet để CB - GV áp dụng CNTT trong quản lí và dạy học. 
2.3.4. Mua bộ âm thanh, loa đài phục vụ hoạt động GDNGLL. 

2.3.5. Mua thêm tủ, giá phòng Thiết bị, mua bổ sung thiết bị hàng năm. 

2.3.6. Xây dựng hệ thống bảng chống lóa, hệ thống bảng biểu, nội qui trong các phòng HS. 

2.3.7. Xây dựng ít nhất 02 phòng bộ môn trang bị đủ bàn, ghế và các thiết bị khác trong phòng bộ môn. 

2.3.8. Tham mưu với chính quyền để hoàn thành qui hoạch tổng thể nhà trường trước hết xây dựng 07 phòng học mới. Sau đó xây nhà hiệu bộ, nhà chức năng, nhà đa năng v.v…

2.3.9. Xây dựng môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp – an toàn. 

2.3.10. Xây dựng Logô và biểu tượng  văn hóa, tinh thần của nhà trường, xây dựng tường bao, cổng trường.

2.3.11. Làm cổng trường mới.

3. Khẩu hiệu và phương châm hành động :
- Khẩu hiệu: THCS Kỳ Sơn, niềm tin của mọi thế hệ học sinh.

- Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục, hiệu quả các phong trào và sự hòa nhập của học sinh là bộ mặt của nhà trường.
PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:
1.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục.


1.1.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
- Thực hiện đúng  biên chế thời gian năm học của Bộ GD & ĐT.


- Thực hiện đúng phân phối chương trình và tài liệu chuẩn kiến thức

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV dạy Tiếng Anh, tăng cường các kĩ năng nghe, nói của HS.

- Tổ chức ngoại khoá trong đó kết hợp thi hùng biện bằng Tiếng Anh.

- Thực hiện tốt dạy chủ đề tự chọn bám sát và nâng cao theo từng đối tượng 
HS.

- Thực hiện hoạt động GDNGLL theo đúng các chủ đề theo mỗi tháng với thời lượng 2 tiết tháng và tích hợp nội dung vào môn GDCD ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

- Thực hiện ít nhất 02 ngoại khoá môn / năm học. 
- Thực hiện đúng 9 tiết / năm học đối với môn GDHN. 

- Khuyến khích HS tham gia các lớp học nghề, phấn đấu 100 % HS khối 8,9 tham gia học nghề. 

- Tiếp tục giáo dục về luật và văn hoá giao thông, tuyên truyền biện pháp phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc tiết sinh hoạt tuần cuối của tháng dành cho sinh hoạt Đoàn -   Đội.

- Thực hiện tốt giáo dục giới tính, môi trường, VSAT thực phẩm, 

- Tuyên truyền giáo dục  về tai nạn điện, đuối nước, cháy nổ…

- Tích cực tham gia các hội thi tuyên truyền giáo dục theo các chủ đề do các tổ chức, đoàn thể phối hợp triển khai.

- Vận động phụ huynh và HS tham gia các loại hình Bảo hiểm.

- Thực hiện tốt  nội dung GD địa phương và GD bảo vệ môi trường. 

1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- GV tích cực đổi mới PPDH, phối hợp có hiệu quả các PPDH.

- HS đa dạng các hình thức học tập: Học nhóm, học chuyên đề, thực hành ngoại khoá…

- Thực hiện dạy học theo hướng phân hoá đối tượng HS: GV bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học khác nhau với từng đối tượng học sinh.

- GV BDHSG; phụ đạo HS yếu, kém; dạy thêm phải có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, kiểm tra đánh giá kết quả theo định kì. 

- Mỗi cá nhân, mỗi tổ bộ môn, nhà trường thực hiện ít nhất một hoạt động đổi mới PPDH hoặc quản lí giáo dục. 

- Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích… 

- Dự giờ: Hiệu trưởng, Phó HT: dự ít nhất 02 tiết /tuần; TT: dự ít nhất 04 tiết /GV/năm học (ngoài tiết hội giảng); GV: dự ít nhất 01 tiết/02 tuần. 

- Phát huy tác dụng tối đa của phòng bộ môn. 
- Xây dựng đội ngũ GV cốt cán trong mỗi bộ môn. 

- Khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong dạy học soạn giáo án bằng máy vi tính

- Tổ chức hội thi bài giảng điện tử 02 đợt / năm / học. 


- BD, tự BD  GV các môn để thi hội thi GV giỏi cấp huyện. 


b. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá


- Kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành đối với những môn có thực hành. 
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề và kiểm tra đề trước khi kiểm tra học sinh. Bồi dưỡng GV về kĩ năng biên soạn đề và đáp án. 


- Thực hiện việc đánh giá bằng nhận xét đối với các môn TD, âm nhạc, mĩ thuật.


-  KT miệng không nhất thiết phải kiểm tra đầu giờ, có thể KT trong suốt tiết học. 


- Môn GDCD: GV bộ môn kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm với theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của HS. 


- Môn Văn, LS, Địa hạn chế kiểm tra đánh giá theo ghi nhớ máy móc mà khuyến khích ra loại đề mở đòi hỏi HS phải tổng hợp kiến thức kĩ năng để làm bài.


- Tăng cường ra đề KT 01 tiết trở lên theo hình thức chẵn, lẻ; Thực hiện nghiêm túc ghi nhận xét bài làm của HS.


c. Tăng cường quản lí đổi mới PPDH, KT - ĐG.


- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cần  tăng cường các hoạt động trao đổi, thảo luận theo các chuyên đề, nâng cao hiệu quả thực sự của dự giờ GV…


- Triển khai thi cả 04 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết đối với bộ môn T.Anh, thi thực hành đối với môn Vật lí, Hoá, Sinh trong kì thi HS giỏi cấp huyện. 

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ GV, CBQL

- GV tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức, tham gia các lớp BD chính trị. Tổ chức các buổi nghe thời sự, học tập nghị quyết, chuyên đề, tham quan, dã ngoại cho GV…

- Khuyến khích GV tự học và tham gia các lớp học tập để tỉ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. 

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường 02 đợt/năm, tham gia thi GV dạy giỏi các cấp.

- GV, NV và CBQL không được (hút thuốc, uống rượu, bia, nghe, trả lời bằng điện thoại di động) khi đang dạy học hoặc đang tham gia các hoạt động GD ở trường.

- Thực hiện đánh giá CB, CC cuối năm học theo Pháp lệnh CB - CC đúng thực chất (Quyết định 06/2006/QĐ - BNV).

- Đánh giá GV theo chuẩn GV THCS, đánh giá HT, Phó HT theo chuẩn hiệu trưởng THCS. 

- Tăng cường vai trò của GVCN lớp trong quản lí giáo dục toàn diện HS; Tổ chức BD kĩ năng công tác GVCN lớp, công tác tư vấn học đường. 

-   Thực hiện tốt công tác BDTX đối với GV và CBQL.

1.3. Sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học.

- Mỗi CB - GV tự làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học trong năm học,

- Sửa chữa, bảo trì các máy tính hiện có để phục vụ tối đa cho việc dạy học. 

- Khai thác triệt để đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các máy chiếu đa năng. 

- Kiểm kê, phân loại các đồ dùng đã xuống cấp, hỏng hóc…Mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học. Thực hiện đầy đủ các tiết thí nghiệm thực hành quy định trong chương trình, bảo đảm cho tổ chức thực hành đối với các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học…

- Đưa hoạt động Thư viện vào nề nếp, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, củng cố, bổ sung các đầu sách theo tiêu chuẩn thư viện đạt chuẩn. 

- Tăng cường thực hiện XHHGD, huy động các nguồn lực để xây dựng nhà trường xanh -   sạch -   đẹp, an toàn. Xây dựng môi trường sư phạm thật sự lành mạnh để thu hút HS đến trường. 

- Duy trì BDHS khá, giỏi khối 6,7,8, 9 tạo điều kiện để HS thi trường, thi huyện đạt kết quả cao.

1.4. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập GD

- Duy trì, củng cố kết quả PC THCS các năm trước. 

- Quản lí, lưu trữ hồ sơ phổ cập. Coi trọng điều tra cơ bản, thống kê kết quả hàng năm theo đúng quy định. 

- Phối hợp với phụ huynh để phụ đạo HS yếu, kém nhằm giảm tỉ lệ HS lưu ban. 

- Duy trì sĩ số 99%

- ứng dụng CNTT để lập hồ sơ PC 

1.5. Tăng cường công tác quản lí giáo dục THCS


-   Quản lí tốt việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục. Xây dựng kế hoạch cụ thể sát thực tế có tính khả thi.


- Củng cố kỉ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Thực hiện đúng hướng dẫn về học thêm, dạy thêm…


- Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt CM theo cấp cụm, huyện. 


- Thực hiện tốt việc quản lí các loại hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo điều lệ của trường THCS…


- Sắp xếp thời khóa biểu hợp lí, ưu tiên cho GV nữ có con nhỏ, GV ở xa…


- Thường xuyên tổng hợp đánh giá kết quả KSCL học sinh, so sánh với những lần KS trước để có biện pháp điều chỉnh. 


- Chấp hành nghiêm túc quy định về việc sử dụng văn bản điện tử (theo Công văn số 02/PGD ĐT-  THCS ngày 01/8/2010).


- Thực hiện tốt 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá. 

1.6. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra hoạt động dạy học

- Triển khai nghiệp vụ kiểm tra của đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên và đánh giá chất lượng trường THCS theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và ĐT.

- Xây dựng kế hoạch KT CM, nghiệp vụ đối với 100% GV. KT chuyên đề đối với CB làm công việc khác trong nhà trường.

- Phân công các tổ phối kết hợp với BGH để kiểm tra CB, GV. Dùng kết quả kiểm tra để đánh giá xếp loại GV trong năm học. 

- Tổ chức cho toàn thể CB, GV học tập Thông tư 43/2006/TT - BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác kiểm tra, đánh giá CB – GV. 

-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể theo tuần, tháng và thực hiện đánh giá kết quả CB, GV theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thông tư số 43. 

1.7. Công tác thi đua, khen thưởng

- Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ cùng Công đoàn và các tổ chức quần chúng xây dựng khối đoàn kết, tích cực, chủ động tổ chức tốt các đợt thi đua trong nhà trường đảm bảo dân chủ, công bằng trong thi đua. 

- Thực hiện các văn bản hiện hành của nhà nước về thi đua.

- Đánh giá  chính xác, khách quan các SKKN, sáng kiến cải tiến kĩ thuật. 

- Coi trọng tiêu chí đánh giá thông qua đối chiếu, so sánh chất lượng đầu vào ( đầu ra). 
1.8. Tổ chức thực hiện

*. Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chung mọi hoạt động trong nhà trường. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó HT, tổ trưởng, tổ phó CM, GV bộ môn, GVCN như điều lệ trường THCS, THPT có nhiều cấp học ...

-   HT tổ chức kiểm tra đánh giá và phân công kiểm tra cho các bộ phận. 

*. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HT và cơ quan liên quan cấp trên. 

*. GVCN lớp thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ. 

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Trước hết phải xác định: Xây dựng đội ngũ CB - CC là nhiệm vụ của toàn thể CB -  GV - CNV chứ không chỉ là nhiệm vụ của Hiệu trưởng, nó có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thành bại của việc thực hiện “Chiến lược phát triển trường THCS Kỳ Sơn giai đoạn 2010 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.
2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi hạn chế trung bình hoặc trung bình non; Biết sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft Office Word; Excel, PowerPoint, 100% có hộp thư điện tử và sử dụng thư điện tử để giao dịch; 100% CB - GV- CNV thiết kế được blog; 20% số GV - CNV sử dụng dạy trực tuyến qua Internet, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ….Có tinh thần đồng đội, cầu tiến, có tình thân ái, biết vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn lên, biết sẻ chia, nhường nhịn, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, phê và tự phê bình phải dựa trên lợi ích chung, không đem ý kiến cá nhân vào đánh giá - góp ý. Đặc biệt tránh mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, giải quyết có tình có lý…. Sống phải có tâm có đức và có động cơ tốt vì sự nghiệp chung của nhà trường. Phấn đấu 100% CB - GV- CNV đến trường đều cảm thấy “trường là tổ ấm, là ngôi nhà thứ hai của mình”. Cần loại bỏ ra khỏi trường những trường hợp không có phẩm chất đạo đức, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc hoặc năng lực chuyên môn nhiều năm liền yếu kém bằng nhiều hình thức như: chuyển làm công tác khác, hủy hợp đồng, cho chuyển công tác, cho thôi việc…
2.2. Tăng cường giáo dục pháp luật và giáo dục kỹ năng giao tiếp, nói năng thông qua việc chỉ định trả lời một số nội dung cơ bản, gần gũi trong các luật, điều lệ, thông tư… của Bộ GD - ĐT hoặc các văn bản của nhà trường, của Trung ương để giáo dục nhận thức cho CB - GV - CNV. Tổ chức xen kẽ các buổi họp hội đồng với các tiết mục văn nghệ với tinh thần “Hát cho nhau nghe”, trao đổi những tình huống ứng xử sư phạm và ứng xử trong cuộc sống nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm… hướng tới mọi CB - GV- CNV trường THCS Kỳ Sơn đều có đủ nhân cách, có uy tín trong học sinh và cộng đồng. Phấn đấu 100% CB - GV - CNV không vi phạm pháp luật và không có cha, mẹ con em vi phạm pháp luật. Góp phần xây dựng một trường học thân thiện, dân chủ trong khuôn khổ của pháp luật… Nghiêm khắc với những người lợi dụng dân chủ để quấy rối như gửi đơn thư thắc mắc nhiều lần và kéo dài, gửi liên tục… Cương quyết chống lại các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện bè phái, cục bộ, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của CB - GV - CNV, học sinh và uy tín của nhà trường. Xây dựng phong cách làm việc công nghiệp trong từng hoạt động và trong mỗi CB - GV - CNV, trước hết là trong hội họp và sinh hoạt.
2.3. Tăng cường chăm lo tới đời sống của CB - CC theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có tiền tăng thu nhập ở cuối năm ngân sách. Tham mưu với hội CMHS thưởng cho CB - GV- CNV có thành tích nổi trội. Thực hiện tốt chế độ làm việc của CB - CC, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi CB – GV - CNV không phân biệt bằng cấp, hợp đồng hay biên chế.
2.4. Tăng cường chỉ đạo đội ngũ CNV để nâng cao hiểu biết xã hội, mở rộng kiến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thông tin của đất nước, thế giới nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong để giúp CB - GV - CNV tránh xa ngã trước mọi cám dỗ, góp phần đưa nhà trường tiến lên.

Người phụ trách:
Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.
- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách, Các đoàn thể (Phối hợp và chia sẻ trách nhiệm), thanh tra nhân dân.
3. Giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản:
Xác định ý nghĩa: Học sinh có kỹ năng sống sẽ giúp cho các em biết hòa nhập, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội và có bản lĩnh trong cuộc sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Tổ chức biên soạn các tài liệu về: Kỹ năng làm chủ cuộc sống; Kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội; kỹ năng phòng chống nghiện hút các chất ma túy; Kỹ năng làm chủ trong học tập: Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo trong học tập; Kỹ năng giao tiếp và hội nhập; Kỹ năng định hướng nghề nghiệp (Hướng học và hướng nghề) sau khi tốt nghiệp phổ thông THCS, xây dựng các bộ câu hỏi và trả lời về tình huống và các nội dung cần học tập. Tăng cường giáo dục giới tính và giáo dục bảo vệ môi trường…
- Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống với các phương án phù hợp và linh động như: dạy lồng ghép, dạy trong tiết học ngoài giờ lên lớp, trong tiết sinh hoạt lớp, trong tiết chào cờ, tiết sinh hoạt đội, rung chuông vàng… Có biện pháp kiểm tra, giám sát cả dạy của thầy và học của trò.
- Tổ chức các hoạt động dã ngoại để thăm quan và học tập, tạo tình huống có vấn đề để học sinh giải quyết (GV là người quan sát, theo dõi và rút ra định hướng cho học sinh…). Kích thích sáng tạo qua những nội dung thi như “Thi ý tưởng sáng tạo”, “Nhìn tranh đặt lời”, “Đặt lời bình cho bức tranh”…
- Phát động các cuộc quyên góp ủng hộ và phong trào tương thân tương ái trong GV và học sinh.
Người phụ trách: 
- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách thực hiện, y tế - chữ thập đỏ…Đoàn TN và công đoàn.
4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xác định ý nghĩa: CSVC, trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng trong việc cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng dạy - học, chất lượng giáo dục…
4.1. Từng bước tham mưu với địa phương làm đường vào trường, tham mưu với các cấp quản lý giáo dục và phòng tài chính đầu tư xây dựng thêm phòng học và khu hiệu bộ. Tiếp tục mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ khác, từng bước đưa các phương tiện hiện đại vào giảng dạy, xây dựng sân chơi bãi tập... Tiếp tục xây dựng và duy trì tủ sách dùng chung, tủ sách chuyên đề, tủ sách pháp luật, phát động phong trào ủng hộ truyện trong GV và học sinh. Tổ chức kết nối internet và mạng Lan; Tiến tới thuê chuyên gia về để thiết kế quy hoạch trường (nếu cấp trên cấp kinh phí và cho phép) nhằm tránh tình trạng xây dựng không có quy hoạch hoặc quy hoạch không phù hợp dẫn đến xây rồi phá bỏ gây thất thoát tiền bạc của nhân dân và nhà nước 
4.2. Có kế hoạch bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát - hư hỏng - thất thoát - tẩu tán các loại tài sản, bên cạnh đó chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản công và chống cung cách quản lý và làm việc kiểu “cha chung không ai khóc”. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách cụ thể, có biện pháp xử lý mạnh mẽ như: bồi thường, thu hồi, xử lý hành chính, xử lý công chức, cắt hợp đồng lao động… đối với những CB - GV- CNV vi phạm. Tài sản dù hết hạn sử dụng (theo quy định của pháp luật) nhưng xét thấy vẫn sử dụng được, Hiệu trưởng vẫn quyết định cho sử dụng. Tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi, “Nghèo mà sang” ở một số bộ phận CB - GV - CNV…
Người phụ trách: 
Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Bộ Phận tài vụ.
Thực hiện: Bộ phận tài vụ, bộ phận CNTT, Tổ bảo vệ, bộ phận thư viện - Thiết bị, GVCN các lớp.
5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:
Xác định ý nghĩa: Trong thời đại ngày nay, ước tính cứ hai, ba năm tri thức nhân loại tăng lên gấp đôi, do đó nhà trường không thể nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà chủ yếu hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu… Vì vậy không thể thiếu Ứng dụng CNTT trong trường học ngày nay.
5.1. Kết nối Internet cho tất cả các máy tính trong phòng máy, đảm bảo có 1 máy trạm để tiện quản lý, tổ chức cho giáo viên lên mạng tìm tài liệu; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. 
5.2. Tổ chức hướng dẫn tạo blog - Email, tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến trên Internet, hướng dẫn sử dụng Email các phần mềm hỗ trợ khác. Tổ chức hướng dẫn sử dụng bảng tương tác thông minh.
5.3. Xây dựng quy chế quản lý hộp thư điện tử và sử dụng Internet, tăng cường chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn…Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được đăng tải trên blog văn bản của nhà trường, trên website chính thức của trường hoặc gửi qua email sẽ được coi là tài liệu chính thức, các văn bản này sẽ không ban hành cho CB - GV - CNV ở trường. Dần tiến tới liên hệ với phụ huynh qua điện thoại, qua email khi có điều kiện.
5.4. Tiến tới hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, cài đặt ở tất cả các máy (Đồng bộ trên các máy của trường và các máy ở gia đình giáo viên) nhằm tránh tình trạng vi phạm bản quyền và tăng độ tương thích khi sử dụng.
5.5. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.
5.6. Nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm V - EMIC , gồm các phân hệ: Quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý học sinh (Kể cả sổ điểm), quản lý chuyên môn (kể cả xếp thời khóa biểu), quản lý công chức, quản lý thư viện, quản lý thiết bị. Tập huấn và phân quyền truy cập phần mềm cho toàn bộ CB - CNV.

Người phụ trách: 
Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, đ/c Chủ tịch CĐ, đ/c Tổng phụ trách.

Thực hiện: Phó HT, bộ phận CNTT, bộ phận tài vụ, GVCN, GVBM, Tổ CM

6. Công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ:
Xác định vai trò: Chỉ thị 40/CT - TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” được coi là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học, vì vậy đòi hỏi cần có các yếu tố sau:
6.1. Phẩm chất đạo đức-  tác phong của CBQL:
Cán bộ quản lý (Từ tổ phó chuyên môn trở lên, trưởng các bộ phận, các ban, các đoàn thể) phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, của chi bộ, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và của trường, có tầm nhìn rộng, có tâm - đức - tài; giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; Có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc. CBQL phải là người không vụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc lợi ích tập thể.
6.2. Xây dựng hệ thống các quy định: Tiến tới xây dựng hệ thống các văn bản, các quy chế - quy định - nội quy… của cơ quan với yêu cầu: Các quy định phải hợp chuẩn theo thông tư số 12/TT - BGD&ĐT ngày 12/5/2009 về ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục trường THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật; Quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cá nhân, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở…Đặc biệt phải xây dựng ngay quy chế xử lý các trường hợp chuyên môn - tay nghề nhiều năm yếu kém, không tiến bộ hoặc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm giờ giấc, vi phạm quy định của nhà trường, của ngành ( với các hình thức như kiểm điểm, đưa ra hội đồng kỷ luật…chuyển công tác khác, buộc thôi việc, hủy hợp đồng lao động…) theo đúng quy định của nhà trường và pháp luật. Xây dựng hệ thống các quy trình làm việc nhằm tránh tình trạng thiếu xót khi thực hiện.
- Tổ chức cho tổ văn phòng xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho toàn năm.
 
- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm của nhà trường như: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định sử dụng tài sản công, quy định sử dụng email và Internet, quy định xếp loại công chức, quy trình đánh giá - xếp loại hạnh kiểm…
6.3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức trong nhà trường: 
- Thành lập các bộ phận Thư viện - thiết bị; Bộ phận Tài vụ; Bộ phận chuyên môn, Bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT.
- Thành lập các ban và các hội đồng tư vấn như: ban tổ chức cán bộ; ban tuyển sinh, Ban kiểm tra, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và một số các ban khác. 
Tất cả các ban, các hội đồng đều phải có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động, có báo cáo sơ kết, tổng kết…
6.4. Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ, tài chính, tài sản:
6.4.1. Văn thư lưu trữ: 
Công tác văn thư lưu trữ được coi hết sức quan trọng, đây là “bảo tàng” của cơ quan, là nơi kho lưu trữ cho những thế hệ sau nghiên cứu, vì vậy công tác văn thư lưu trữ và người phụ trách văn thư lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Người phụ trách văn thư lưu trữ: Ngoài các quy định về phẩm chất chính trị, lối sống còn đòi hỏi: Tính kiên trì, cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, hoạt bát, thạo về tin học… Phụ trách văn thư lưu trữ phải có tầm hiểu biết rộng, nắm được toàn bộ các hoạt động của nhà trường, nắm rõ pháp luật, quy định, quy chế, quy trình của mỗi đầu công việc nhằm tham mưu sớm, kịp thời cho Hiệu trưởng.
b) Với công tác văn thư lưu trữ:
- Ban hành văn bản đúng thể thức, đúng quy trình. Mọi văn bản đều lưu trữ cẩn thận, dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ tra cứu.
- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ (hồ sơ chuyên đề, hồ sơ học sinh, hồ sơ CB - CC. Đảm bảo bí mật trong cơ quan nhà nước và theo quy định của Pháp luật.
- Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Thông tin luôn được cập nhật thường xuyên. Xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học, tiếp tục duy trì trang blog văn bản của nhà trường.
- Áp dụng phương pháp lưu trữ bằng các liên kết ngay trong máy tính, hoàn chỉnh các loại hồ sơ lưu trữ.
- Xây dựng thư viện văn bản pháp quy sử dụng trong nhà trường và thư viện văn bản của nhà trường theo từng năm.
6.4.2. Tài chính: Công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai trong mua sắm, minh bạch trong các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, kiểm kê, chi trả chế độ…
6.4.3. Tài sản:
- Đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất mát hư hỏng, phòng chống có hiệu quả cháy nổ và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.
- Thanh lý tài sản phải công khai, minh bạch, đúng quy trình. Những tài sản còn sử dụng được (dù đã hết khấu hao) vẫn được đưa vào sử dụng.
6.5. Chỉ đạo sát sao chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm:
- Chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm: Hoàn thiện các văn bản, các kế hoạch, các quy định về công tác này với phương châm: giáo dục là chủ yếu, ngăn ngừa là quan trọng nhưng cũng không loại trừ các biện pháp xử lý quyết liệt, nghiêm khắc nhằm xây dựng nhà trường thành một cộng đồng trong sạch;
- Ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân và cấp dưới.
- Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản, trong việc sử dụng điện, máy móc và các thiết bị khác. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên như nước, tài nguyên công nghệ thông tin, tài nguyên tri thức, chất xám, tài nguyên con người…
Người phụ trách: 
- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
- Các nội dung 6.4 đ/c Thoa; 6.5 đ/c Bình.
- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.
7. Xây dựng trường học văn hóa -  an toàn:
- Quy hoạch các khu vực để bồn hoa, cây cảnh, đảm bảo có tính thẩm mỹ; đầu tư hệ thống tưới cây.
- Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp. Xây dựng phòng học đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Đảm bảo mọi đồ dùng, thiết bị đều gọn gàng, có tính thẩm mỹ, sạch sẽ, ngăn nắp.
- Mọi chỗ, mọi nơi đều phải có khẩu hiệu giáo dục, xây dựng nội quy tất cả các phòng (kể cả nhà vệ sinh và nhà để xe…)
-  Tổ chức lựa chọn đồng phục của học sinh và giáo viên -  CNV với yêu cầu: rẻ, tiết kiệm, phù hợp với sứ mệnh của nhà trường.
Người phụ trách: 
- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.

 - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.
8. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
Xác định ý nghĩa: Nguồn lực là một trong những yếu tố không thể thiếu để tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là nguồn lực thông tin, có thể ví “Nhà trường là một cơ thể sống thì thông tin là máu và hệ thống thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó”.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính: Từ ngân sách Nhà nước.
Ngoài ngân sách: Từ quỹ hội CMHS, nguồn đóng góp của giáo viên, nguồn ủng hộ của học sinh, tài trợ từ các đoàn thể. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực huy động được các doanh nghiệp. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình sử dụng.
Ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ CSVC, kỹ thuật, tài chính cho trường, lời kêu gọi được đăng tải trên blog và trang Web. Sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khi được tài trợ.
+ Nguồn lực vật chất: Tranh thủ hỗ trợ vật chất từ địa phương (nguồn 30a của chính phủ), tranh thủ kinh phí không tự chủ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hỗ trợ đồ dùng dạy học, trang thiết bị khác của Sở Giáo dục - Đào tạo, của Phòng Giáo dục và Đào Tạo…
+ Nguồn nhân lực: Tăng cường xây dựng bầu không khí đoàn kết, cởi mở, tạo mọi cơ hội cho CB - GV - CC phát huy hết khả năng của bản thân, đó cũng là một chính sách thu hút nhân lực ở nơi khác đến cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà. Động viên kịp thời, khích lệ nêu gương với phương châm “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Đưa và cập nhật thông tin kịp thời gương người tốt việc tốt lên trang web và blog của trường.
+ Nguồn lực thông tin:
- Nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin khác nhau, chọn lọc và xử lý kịp thời.
   
- Các báo cáo, văn bản và các dữ liệu lưu trữ khoa học được đăng tải kịp thời bằng các hình thức khác nhau như đưa lên mạng để chia sẻ thông tin, đưa lên trang web, blog để lấy ý kiến của đông đảo nhân dân.
- Đảm bảo thông tin hai chiều được thông suốt, không bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Phát huy tác dụng của các trang web và blog đã tạo ra.

 - Cẩn trọng trong phát ngôn, mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng thông tư số 09/2009/TT - BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (1 năm học 2 lần vào tháng 9 và tháng 6). Chỉ có Lãnh đạo nhà trường mới được phổ biến các chủ trương, đường lối và kết quả của trường ra phương tiện thông tin đại chúng.

Người phụ trách: 
- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể, toàn bộ CB -  GV- CNV….
9. Xây dựng thương hiệu:
Xác định ý nghĩa: Trong công cuộc hòa nhập với thế giới và xu thế toàn cầu hóa, giáo dục cũng là một dịch vụ, bởi vậy thương hiệu cũng là một trong những yếu tố quan trọng.
9.1. Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu của từng cán bộ giáo viên, CNV đối với học sinh và PHHS: mỗi CB - GV - CNV phải có 1 câu tuyên ngôn và một hình ảnh được treo trang trọng ở các nơi dễ nhìn. Giáo viên, CNV phải thường xuyên thực hiện câu tuyên ngôn này; Sắp xếp lớp học theo khả năng và trình độ của học sinh để có thể giúp đỡ, rèn luyện học sinh, giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
9.2. Tổ chức tuyển chọn logo, biểu trưng của nhà trường và biểu tượng văn hóa (linh vật)…. Quảng bá logo và biểu tượng, thương hiệu, hình ảnh trên mạng Internet và từ đó quảng bá ra toàn thế giới.
9.3. Đưa tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiến lược lên những nơi dễ nhìn, dễ thấy…
Người phụ trách: 
-  Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể. Giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, âm nhạc…
PHẦN IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Giai đoạn 1:   Từ năm 2010 – 2011
1. Chất lượng  2 mặt giáo dục.

	Giai đoạn
	Học lực
	Hạnh kiểm
	HS giỏi huyện, tỉnh
	HS thi vào THPT

	
	Giỏi %
	Yếu %
	Tốt  %
	TB %
	Yếu %
	
	

	2010 - 2011
	10        11
	3.7
	50          60
	10       8,0
	0
	10       15
	>35%

	2011 - 2013
	11        12
	6.2
	60         70
	7,8      7,0
	0
	8         10
	> 40%

	2013 - 2015
	  12        13
	3,4
	50         60
	 6,5        5
	0
	 10       12
	> 50%


Trình độ CB - GV.

* Giai đoạn 2010 – 2011: 
+ Đạt chuẩn: 100%

+ Trên chuẩn:  có 9/12 = 75%
+ Học bồi dưỡng nâng cao chuẩn: 1/3
* Giai đoạn 2011 – 2012:

+ Đạt chuẩn: 100%
+ Trên chuẩn: 10/12 = 83.3%

+ Học BD  nâng cao chuẩn: 0/2
* Giai đoạn 2012 – 2013:

+ Chuẩn: 100%

+ Trên chuẩn: 10/14 = 71%

+ Học BD nâng chuẩn: 1/4
* Giai đoạn 2013 – 2014:

 + Trên chuẩn: 9/13 = 69%

+ Học BD nâng chuẩn: 1/4

* Giai đoạn 2014 – 2015:

 + Trên chuẩn: 11/14 = 79%

+ Học BD nâng chuẩn: 0/3

3. CSVC, trang thiết bị dạy & học: 
* Giai đoạn 2010 – 2011: 

- Xây dựng thư viện đạt chuẩn: Mua bổ sung sách các loại, tủ đựng sách, sửa phòng thư viện, bảng biểu phòng thư viện theo quy định. 

- Xây dựng phòng thiết bị, mua tủ, giá, bổ sung thiết bị hàng năm.

- Xây dựng phòng học bộ môn, cửa phòng thiết bị. 

- Mua bổ sung máy tính, máy chiếu, kết nối Internet, đàn…

- Mua bàn, ghế HS, bảng chống loá.. 

- Xây tường bao.
* Giai đoạn 2011 - 2013: 


- Mua bổ sung bàn, ghế HS, bảng chống loá, bàn GV, đài dạy T.Anh

- Mua bổ sung sách, thiết bị.


* Giai đoạn 2014 - 2015: 


- Mua bổ sung bàn, ghế HS

- Mua bổ sung sách, thiết bị

- Xây tường bao


- Hoàn thành xây phòng bộ môn.

* Giai đoạn 2015 - 2020: 


- Mua bổ sung bàn, ghế HS


- Mua bổ sung sách, thiết bị

- Xây công trình phụ trợ 


- Sửa cổng trường. 


- Mua bổ sung, sửa chữa thiết bị âm thanh.


4. Công tác XHHGD - Huy động hỗ trợ vật chất cho nhà trường. 

* Giai đoạn 2010 - 2011: 


- Sửa chữa mái, hệ thống cửa.

- Sửa hệ thống điện trong nhà trường, các lán xe để học thêm. 


- Sửa bàn, ghế HS, sửa phòng Thư viện, phòng Hội đồng

- Mở rộng lán xe


- Đóng mới bàn GV. 


- Mua quạt hoa phượng cho HS .

- Mua ghế đá để ghế đá để thư viện xanh.
* Giai đoạn 2011 - 2013: 


- Sửa chữa hệ thống điện.

- Mua bàn ghế mới, Sửa chữa bàn, ghế cũ 2 chỗ ngồi (3 phòng)
* Giai đoạn 2013 - 2015: 


- Sửa chữa điện

- Sửa chữa bàn, ghế. 

- Xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên và học sinh

PHẦN V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          1. Bản chiến lược là căn cứ pháp lý để tất cả các bộ phận các đoàn thể, tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng kế hoạch hàng năm; Đồng thời đây cũng là cơ sở để đánh giá xếp loại công chức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để CB - CC đối chiếu với toàn bộ các công việc của mình từ đó mỗi CB - CC - VC rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
2. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựng KH năm học dựa trên chiến lược này, khi có sự điều chỉnh cần thông qua hội đồng trường, thông qua ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và phổ biến công khai trong hội đồng sư phạm. 
3. Mỗi CB - GV - CNV, các bộ phận, các đoàn thể, các tổ chuyên môn đều phải có bản tự đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đề ra giải pháp cho những năm sau.
PHẦN VI. KẾT LUẬN
       
Trước sự cấp thiết phải đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu thế hội nhập quốc tế. Trước tiên mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải có nhận thức sâu sắc: cuộc cách mạng KHKT đang phát triển với những bước tiến nhảy vọt nhằm đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin đồng thời xác định rõ phát triển kinh tế tri thức là một trong những mấu chốt để phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước Việt Nam ngày càng giầu - mạnh. Vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa tạo ra quá trình hợp tác để phát triển và vừa là quá trình đấu tranh gay gắt giữa các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc văn hoá và truyền thống của các dân tộc. Những xu thế chung nêu trên đã tạo ra các yêu cầu mới và tạo ra sự biến đổi nhanh chóng, sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội, trong đó có giáo dục. Từ các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội dẫn đến những yêu cầu mới về mẫu hình nhân cách người lao động (người công dân toàn cầu) nên đòi hỏi chất lượng và hiệu qủa giáo dục ngày càng cao. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường đóng vai trò định hướng, là một trong những yếu tố mang tính đột phá, quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng (trong đó có nhà trường phổ thông) là một tất yếu khách quan và cũng là sự đòi hỏi sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Bởi vậy nhà trường xác định trường là “trường vượt khó”. Tuy khó khăn nhưng thầy và trò trường THCS Kỳ Sơn quyết tâm “vượt khó” để xây dựng trường trở thành nơi đặt “niềm tin” của mọi thế hệ học sinh.
Trên đây là bản kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Kỳ Sơn giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Chúng tôi kính trình đến các cấp lãnh đạo, quý PHHS biết để hỗ trợ trường chúng tôi thực hiện thành công chiến lược. Trường THCS Kỳ Sơn kêu gọi toàn thể CB - GV - CNV, học sinh, nhân dân, phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể chính trị, các cá nhân có hảo tâm, các doanh nghiệp hãy hỗ trợ cho trường THCS Kỳ Sơn thực hiện được chiến lược này./.
	Nơi nhận:
-  PGD; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã;
-   Chi bộ; các đoàn thể;
-   CB,GV,CNV;
-   Niêm yết tại văn phòng;

-   Lưu: VT.

	              HIỆU TRƯỞNG
                              Nguyễn Thị Lựu

	XÁC NHẬN 
CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
	PHÊ DUYỆT 

CỦA PHÒNG GIÁO DỤC TỨ KỲ


Kỳ Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2013
ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS KỲ SƠN
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     
Căn cứ vào Nghị quyết của hội nghị CB - CC tháng 10/2013, trường THCS Kỳ Sơn điều chỉnh một số nội dung trong chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 như sau: 
1. Đặc điểm tình hình:
a. Đặc điểm, cơ cấu đội ngũ giáo viên

- Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 19
+ Biên chế được giao: 19
+ Biên chế hiện có: 15
+ Hợp đồng: 04
*  Trong đó: 

- Cán bộ quản lý: 02 - Trình độ: ĐH: 02

- Giáo viên:  14 trong đó:  12 GV biên chế - Trình độ: 10 ĐH;  2 CĐ 




  02 GV hợp đồng – Trình độ: 2 CĐ
- Nhân viên: 03, trong đó: 01 biên chế:  01 Kế toán - trình độ: ĐH






  02 hợp đồng: 01 Văn thư - trình độ: TC







  
   01 Thư viện - TB - trình độ: TC
 
* Phân theo bộ môn
	Toán           : 03
Lý  - Kỹ      :  01
Hoá – Sinh : 01

Ngữ Văn    : 03
Sử - GDCD: 01
Địa             : 01
	Tiếng Anh  : 02
GDCD        : 0

Mĩ thuật      : 0

Âm nhạc     : 01
KTNN        : 0

TD              : 01


b. Học sinh:

Tổng số lớp: 7
Tổng số HS: 212

2. Chất lượng 2 mặt giáo dục:  

Tỷ lệ học sinh giỏi: 
[image: image1.wmf]³

13.48% .

Tỷ lệ học sinh yếu: 
[image: image2.wmf]£

3.7%.

Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm  khá, tốt:  95.3% .

Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm trung bình:  4.7%.

Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng:  95.4% .

Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS:  100%.

Tỷ lệ học sinh đỗ THPT:  50 - 55%
HSG huyện:  15 hs ( XT 8 - 10)
3. CSVC

2.3.1. Trang bị bàn, ghế các phòng học đảm bảo đúng quy định, thay thế các bàn, ghế đã cũ, hỏng. Đóng mới bàn ghế văn phòng.
2.3.2. Bổ sung bảng chống lóa, hệ thống bảng biểu, nội qui trong các phòng HS. 

 2.3.3. Xây dựng môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp – an toàn. 

2.3.4. Xây dựng Logô và biểu tượng văn hóa, tinh thần của nhà trường, xây dựng tường bao, cổng trường.

2.3.5. Làm cổng trường mới.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    Nguyễn Thị Lựu
Kỳ Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2014
ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS KỲ SƠN
GIAI ĐOẠN 2010 -   2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Căn cứ vào Nghị quyết của hội nghị CB - CC tháng 10/2014, Trường THCS Kỳ Sơn điều chỉnh một số nội dung trong chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 như sau: 

1. Đặc điểm tình hình:

b. Đặc điểm, cơ cấu đội ngũ giáo viên

· Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 19
+ Biên chế được giao: 19
+ Biên chế hiện có: 12
+ Hợp đồng: 07
*  Trong đó: 

- Cán bộ quản lý: 02 - Trình độ: ĐH: 02

- Giáo viên: 14 trong đó: 
9 GV biên chế - Trình độ:  09 ĐH
05 hợp đồng - Trình độ: 02 ĐH; 3CĐ

- Nhân viên: 03, trong đó:  01 biên chế:    01 Kế toán -  trình độ: ĐH

  



  02  hợp đồng:  01 Văn thư - trình độ: TC







               01 Thư viện - trình độ: TC

* Phân theo bộ môn
	Toán : 03
Lý :  01
Hoá : 01
Sinh : 01

Ngữ Văn : 03
Sử - GDCD: 01

	Tiếng Anh  : 02
Mĩ thuật      : 0

Âm nhạc     : 01
KTNN        : 0

TD              : 01


b. Học sinh:

Tổng số lớp: 8
Tổng số HS: 217

2. Chất lượng 2 mặt giáo dục:  

Tỷ lệ học lực giỏi:  
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13% .

Tỷ lệ học lực yếu: 
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 5%.

Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm  khá, tốt:  95.8% .

Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm trung bình:  4.2%.
Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm yếu:   0 %.

Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng:  98.7% .

Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS: 100%.

Tỷ lệ học sinh đỗ THPT:  đạt trên 90%
HSG huyện:  18 hs (XT 8 - 10)
3. Thi đua:

- Trường đạt TTLĐXS cấp tỉnh, XT 3/27 trường trong huyện.
- Liên đội VMSX cấp tỉnh

- CĐVMXS cấp tỉnh
4. CSVC

2.3.1. Trang bị bàn, ghế các phòng học đảm bảo  đúng quy định, thay thế các bàn, ghế đã cũ, hỏng.
2.3.2. Xây dựng môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp – an toàn. 

2.3.3. Xây dựng Logô và biểu tượng văn hóa, tinh thần của nhà trường, xây dựng tường bao, cổng trường.

2.3.4. Xây dựng hệ thống tường bao, xây dựng phòng Tin học, tiếng Anh.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                   Nguyễn Thị Lựu
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